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LỜI CAM ĐOAN 

Được sự đồng ý của hội đồng Khoa học & Đào tạo Nhà Trường; Hội đồng 

Khoa học Khoa Xây dựng; ThS. Hoàng Xuân Trung, người hướng dẫn khoa học 

cho chủ nhiệm đề tài. Cho phép chủ nhiệm đề tài được nghiên cứu và báo cáo đề 

tài nghiên cứu khoa học: “ Tìm hiểu tính năng phần mềm Nova2005 - Ứng dụng 

thiết kế đường ô tô cao tốc Hoà Lạc – Hoà Bình, km19.00 – km21.00 (Đoạn qua 

tỉnh Hoà Bình km13.05 – km33.26)”. 

Tác giả xin cam đoan công trình nghiên cứu này do tác giả tự làm, chưa 

có tài liệu hay báo cáo nào công bố cụ thể về vấn đề này. Trong quá trình thực 

hiện đề tài tác giả có tham khảo một số tài liệu có liên quan và được sự đồng ý 

của các đồng nghiệp, cũng như những tài liệu trên Internet và các giáo trình, bài 

giảng  ....  

Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại Học DLHP, 

cùng các thầy cô giáo nhà trường đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong thời gian 

nghiên cứu thực hiện đề tài. Và tôi xin chân thành cảm ơn ThS. Hoàng Xuân 

Trung, giảng viên Khoa Xây dựng Trường Đại học DLHP đã tận tình hướng dẫn 

giúp tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình.   

Do thời gian có hạn nên báo cáo nghiên cứu khoa học của tôi không tránh 

khỏi những sai sót. Tôi rất mong sự quan tâm góp ý của các thầy cô, cùng các 

bạn đọc để đề tài nghiên cứu của tôi được hoàn thiện hơn.  

                Chủ nhiệm đề tài 

                                                                                      

                                                                                            

Đỗ Đức Quỳnh 
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Giới thiệu chung đề tài nghiên cứu 

Lý do lựa chọn đề tài 

Trong thời buổi hội nhập công nghệ thông tin như hiện nay.Việc ứng dụng 

các phần mềm vào trong công việc, là vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao năng suất 

và hiệu quả công việc. Đối với kỹ sư cầu đường, việc ứng dụng các phần mềm 

giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao độ chính xác từ đó nâng cao hiệu quả 

công việc. Trong thiết kế đường, việc ứng dụng phần mềm NOVA 2005 là không 

thể thiếu để: Thiết kế trắc dọc, trắc ngang, tính khối lượng đào đắp ....  .... ..  

Hiện nay các phần mềm ứng dụng chuyên ngành để làm  đồ án môn học, 

cũng như đồ án Tốt nghiệp và phục vụ thực tế công việc sau này cho sinh viên 

khi đi làm thì không có trong chương trình giảng dạy theo tín chỉ của Nhà 

trường. Nên thực tế cho thấy sinh viên ngành xây dựng nói chung và ngành Cầu 

đường nói riêng còn rất yếu về những phần mềm ứng dụng quan trọng này. Đối 

với sinh viên ngành Cầu đường, một ngành mà việc thiết kế cần áp dụng rất 

nhiều phần mềm ứng dụng khác nhau, trong đó riêng với thiết kế đường thì phần 

mềm NOVA2005 là thông dụng và hữu hiệu nhất, nhưng thực tế sinh viên chưa 

có giáo trình biên soạn rõ ràng để phục vụ cho việc học tập, đi làm sau này. Vì 

vậy tác giả đã quyết định lựa chọn nghiên cứu đề tài: ‚Tìm hiểu tính năng phần 

mềm Nova2005 và ứng dụng thiết kế đường ô tô cao tốc‛. 

Mục tiêu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Tìm hiểu nắm bắt nội dung cơ bản ứng dụng phần mềm NOVA 2005 

trong thiết kế đường. Và nghiên cứu tìm hiểu mở rộng ứng dụng các tính năng để 

nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm. 

Nghiên cứu giải quyết các lỗi sinh viên thường gặp khi sử dụng phần mềm 

Nova2005. Trình bày các nội dung nghiên cứu cơ bản và mở rộng thông qua việc 

ứng dụng vào thiết kế dự án thực tế đường ô tô cao tốc, giúp người đọc dễ dàng 

tiếp cấn nội dung nghiên cứu. 

Đây là 1 đề tài làm theo nhóm, nên trong quá trình làm sẽ giúp sinh viên 

phát huy khả năng làm việc đồng đội, một trong những kỹ năng mềm rất quan 

trọng khi đi làm mà đã được Nhà trường quan tâm đưa vào trương trình giảng 

dạy. Đây là một đề tài chưa triển khai trong sinh viên, chưa có tài liệu chính thức 

nào. Sau khi thực hiện thành công đề tài này sẽ làm tài liệu sử dụng cho quá trình 

học tập. 
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Tổng quan nội dung nghiên cứu đề tài 

Trên thực tế các công trình nghiên cứu liên quan, chủ yếu là các bản tài 

liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Nova2005. Vì các bản tài liệu này chỉ dừng 

lại ở việc hướng dẫn sử dụng các tính năng cơ bản của phần mềm Nova2005. Và 

cũng chưa có ứng dụng vào công trình hay đưa các ví dụ thực tế. Nên hầu hết 

chưa đưa được trình tự thực hiện một cách tổng quát và chi tiết cho người sử 

dụng phần mềm, nhất là ứng dụng phần mềm trong thiết kế đường. Đồng thời 

cũng không chỉ ra được các tính năng mở rộng để sử dụng phần mềm một cách 

hữu hiệu nhất, cũng như chưa nêu được các khó khăn, cũng như các lỗi có thể 

hay mắc phải khi sử dụng phần mềm để người sử dụng dễ dàng khắc phục. 

Đề tài nghiên cứu tập trung hai nội dung chính:  

- Tìm hiểu tính năng cơ bản phần mềm Nova, có nghiên cứu mở rộng ứng 

dụng các tính năng của phần mềm để nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm. 

Nghiên cứu các ứng dụng phần mềm Nova2005 trong các lĩnh vực xây dựng nói 

chung, nhưng tập trung vào ứng dụng trong thiết kế đường để người đọc thấy rõ 

trình tự ứng dụng phần mềm trong thiết kế đường, cũng như xử lý các lỗi thường 

gặp khi ứng dụng phần mềm Nova2005 trong thiết kế đường và có thể thấy được 

các nghiên cứu mở rộng các ứng dụng này. 

- Trình bày các nghiên cứu về phần mềm Nova2005, qua việc ứng dụng 

phần mềm Nova2005 để thực hiện thiết kế đường ô tô cao tốc trên thực tế (đường 

« tô cao tốc Hoà Lạc – Hoà Bình. Đoạn đường thiết kế Km19 - Km21 đường cao 

tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; đoạn qua tỉnh Hòa Bình Km13+050 - Km33+256). 

Từ việc tìm hiểu lý thuyết, tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm. Kết hợp 

với những kinh nhiệm qua việc nghiên cứu và quá trình sử dụng phần mềm. Tác 

giả đã trình bày các ứng dụng của phần mềm, đặc biệt trong thiết kế đường. Và 

qua việc ứng dụng phần mềm vào thực tế, tác giả giúp người đọc dễ dàng nắm 

bắt và tiếp cận nội dung nghiên cứu của mình.  
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Phần i: tìm hiểu phần mềm nova2005 

chương I: giới thiệu phần mềm nova-2005. 

1.1. Khái niệm chung 

Nova –TDN 2005 là chương trình thiết kế đường bộ được thực hiện trên 

nền Autocad 2005, với ngôn ngữ lập trình VisualC++. Nova-TDN 2005 là sản 

phẩm liên kết giữa công ty Hài Hoà và Hãng ViaNova của Nauy. Với Nova-TDN 

2005 có thể thực hiện công tác thiết kế từ dự án tiền khả thi tới thiết kế kỹ thuật. 

Sử dụng Nova-TDN 2005 đơn giản và cho kết quả chi tiết hoàn toàn phù hợp với 

tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế dường bộ và có thể thiết kế theo tiêu chuẩn 

AASHTO. 

1.2. Các chức năng của chương trình 

 Nhập số liệu khảo sát 

 Vẽ mặt bằng hiện trạng và thiết kế bình đồ tuyến 

 Thiết kế trắc dọc, trắc ngang 

 Tính toán và lập khối lượng đào đắp  

 Vẽ đường bình đồ, dựng phối cảnh mặt đường cùng cảnh quan địa hình và tạo 

hoạt cảnh 3D. 

So với các phiên bản trước (Nova R14 .... . ). thì ngoài việc nâng cấp lên 

Autocad 2005, thì phiên bản Nova -2005, đã được tối ưu hoá rât nhiều về mặt 

thuật toán, giúp nâng cao hơn nhiều về tính ổn định, khả năng thiết kế và tốc độ 

tính toán cho dự án. 
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1.3. Khởi động phần mềm Nova2005 

 Phải đảm bảo rằng ta đã cài thành công phần mềm Nova và cả font chữ trong 

Nova 

 Mỗi lần dùng Nova ta mở phần HASPHL nếu hiện nên như hình sau là được:  

 

 Sau khi mở Nova ta nên thử lại bằng lệnh: CS  

 Nếu hiện bảng sau là nhận, có thể chắc chắn sử dụng phần mềm Nova này 

 Đây là giao diện của Nova-2005 
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*Phần mềm có các menu chuyên dụng sau:  

Các tính năng trong menu: địa hình  
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    Các tính năng trong menu: Tuyến     Các tính năng trong menu: Phụ trợ 
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Chương ii: thiết kế đường bằng phần mềm nova 2005 

2.1. Thiết lập đơn vị và font chữ 

Sau khi mở phần mềm Nova 2005 trước khi làm các bước khai báo thì ta phải cài 

đặt đơn vị và font chữ. 

 Mở Nova 2005 

Cài đặt đơn vị:  

Command: Un , hoặc Format/units => hiện bảng:  

 

  Length (Đo dài): Type/Decimal                  Precision/(0.00) 

  Angles  (Đo góc) Type: /(Deg/Min/Sec/);     Precision(0d00’00‛) 

  Units    (Đơn vị) 

  OK  

Cài đặt font chữ:  
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  Format/text style/style name/ch÷ sè/:  Font name /vntime.shx/Apply 

  Format/text style/style name/tªn cäc/: Font name /vntime.shx/Apply 

  Format/text style/style name/tiªu ®Ò/:  Font name /vntimeh.shx/Apply 

  OK                                 

Do sinh viên thường sử dụng phần mềm Nova miễn phí, không có bản 

quyền nên khi cài đặt có thể xảy ra hiện tượng nỗi font ở phần Command hay lỗi 

ở những đề mục của bảng khai báo sau khi nhận lệnh. 

Do đó để khắc phục lỗi này ngoài việc đã đảm bảo cài thành công bộ font 

của phần mềm thì ta có thể: Kích chuột phải vào màn hình 

Desktop/Properties/Appearance/Advanced/  

 

 

Tại mục Item ta đưa tất cả các mục sau về Font: MS Sans Serif 

Các Item là: Active Title Bar; I con; Inactive Title Bar; Menu; Message 

Box; Palette title; Selected Items; Tool Tip. 
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2.2.  Khai báo thông số thiết kế     

Bước khai báo thông số thiết kế sẽ phụ thuộc vào giai đoạn mà ta thiết kế 

là: bước thiết kế cơ sở hay thiết kế kỹ thuật (sẽ khác tỉ lệ bình đồ). Và cấp đường 

phải thiết kế (cấp thông thường hay đường cao tốc), địa hình nơi thiết kế tuyến 

đường (đồng bằng hay đồi núi), đường đô thị hay đường ô tô thông thường. Giữa 

đường cũ và đường cải tạo, nâng cấp. 

Command:  CS   hoặc Tuyến /Khai báo và thay đổi tuyến thiết kế 

Ví dụ: Đường cấp 4 miền núi, ta có bảng sau:  

 

 

 Kiểu chữ: Tên cọc  Kiểu chữ số: Chữ số Cao chữ: 2 

 Chiều dài ký hiệu cọc: 2 
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Tỉ lệ bình đồ: Tùy thuộc vào giai đoạn thiết kế cơ sở hay kỹ thuật mà có tỉ 

lệ bình đồ khác nhau: Với giai đoạn thiết kế cơ sở (1/10000 .... ), giai đoạn thiết 

kế kỹ thuật (1/1000 .... ). 

Khi kích chuột phải / hiện nên các tính năng như:  

Thêm tệp: Dùng khi ta cần đưa ra ít nhất 2 phương án tuyến để lựa 

chọn.Hoặc khai báo thêm các tệp mới trên cùng một bình đồ đó. 

Xoá: Xóa tất cả các số liệu liên quan đến tệp được chọn. 

Sửa mặt cắt chuẩn: Ta phải sửa các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến phù hợp với 

cấp đường thiết kế, theo tiêu chuẩn ngành mà ta áp dụng với đường ô tô thông 

thường áp dụng tiêu chuẩn TCVN4054-05. Hay với đường ô tô cao tốc áp dụng 

TCVN 5729-1997. 

Ta sẽ đi sửa mặt cắt chuẩn tiêu biểu cho từng cấp, loại đường như: Đường 

« tô thông thường cấp IV miền núi, Đường đô thị, hay đường ô tô cao tốc.  

 Với đường ô tô thông thường cấp IV miền núi: Theo TCVN 4054-05 

Với đường ô tô thông thường cấp III, IV, V, VI thì ta bỏ qua việc khai báo 

các giá trị về dải phân cách hay giá trị về khoảng vát lề hay cao mép lề. (vì nếu 

có dải phân cách cũng chỉ là những vạch sơn được kẻ để phân cách nên không có 

chiều cao dải phân cách hay là độ dốc dải phân cách). 

 Giá trị ‚ Rộng lề ‛ khai báo giá trị lề gia cố 

 Với kích thước, độ dốc của rãnh thường lấy theo tiêu chuẩn có  kích 

thước là 0.4x0.4. Nếu kích lưu lượng nước lớn ta phải tính toán theo điều kiện 

thủy văn để thiết kế rãnh có kích thước đảm bảo thoát nước và tránh xói lòng 

rãnh.  

 Độ dốc của mái taluy đào hay đắp phụ thuộc nhiều yếu tố như: Loại 

đất, chiều cao đào đắp .... nhưng trong trường hợp không có gì đặc biệt ta lấy độ 

dốc mái đào là 1: 1,  mái đắp là 1: 1.5 

 

 Với đường cao tốc: Được chia làm 4 cấp vận tốc (60, 80, 100, 120km/h) và 

đây là 1 ví dụ về đường cao tốc cấp vận tốc 120, không có lớp phủ. 
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 Với đường đô thị:  

 

      

 

Đặt tuyến hiện thời : Khi đã có ít nhất 2 phương án thì để tác động vào tuyến cần 

thiết kế thì ta phải đặt tuyến làm tuyến hiện thời. 

Chọn:  

2.3. Nhập số liệu thiết kế    

2.3.1/ Nhập theo file bình đồ 

Vào menu: Insert/ Raster image/ chọn file jpg/ Open/ OK. 

Chọn điểm chuẩn đặt bình đồ. 
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 Tô các đường đồng mức của bình đồ tuyến thiết kế  

Command: PL ; hoặc Draw/polyline, để vẽ đường bao địa hình vùng thiết kế  

Command: Dt ; hoặc Draw/text/single line text/ đây là bước số hoá đường đồng 

mức bằng tay.Việc này sẽ giúp ích cho ta dễ dàng tra cứu cao độ khi nhập lại giá 

trị của đường đồng mức bằng cách:   

  Chọn vào đường đồng mức mà ta cần số hoá/ Ctrl+1/ Elavation: Nhập lại giá trị 

cao độ.  

Hoặc: Chọn đường đồng mức/ MO / Elevation: Nhập giá trị cao độ. 

 Chú ý 1: Ta nhận thấy rằng bước cao độ giữa 2 đường đồng mức thường là 5m 

với địa hình đồi núi, nên để dễ dàng hơn cho viêc đi tuyến đường sát với địa hình 

hơn ta có thể phát sinh thêm đường đồng mức với bước cao độ nhỏ hơn, bằng 

cách: Việc phát sinh thêm đường đồng mức này còn được áp dụng trong phần 

thiết kế bình đồ kỹ thuật. 

  Command: DM  

  Hoặc: Vào menu/ Bình đồ/ Vẽ đường đồng mức 

  Ta được bảng giá trị sau và thay đổi các giá trị cụ thể theo nhiệm vụ thiết kế. 

 

 Chú ý 2: Khi tô vẽ đường đồng mức bằng đường  Pl thì đường đồng mức khi 

vẽ xong sẽ không được trơn mà thường gãy khúc.Vì vậy để làm trơn đường đồng 

mức ta có:  

    Command: LT  

     Select objects: Chọn tất cả các đường đồng mức cần làm trơn 

    Command: S  Ta làm trơn các đường đồng mức thành các đường  Spline 

 Hoặc chọn: Phụ trợ/ Làm trơn đa tuyến theo Spline 

 Hoặc chọn: Phụ trợ/ Làm trơn các đa tuyến bằng lệnh PEDIT 

 Nếu các đường đồng mức bị đứt trong quá trình tô vẽ ta làm như sau:  

    Chọn 1 phần của đường đồng mức khác nhau ở chỗ đứt, phần còn lại không 

chọn. 
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    Command: Pe  / J .  

     Chọn 2 phần của đường đồng mức bị đứt, là ta đã nối được 2 đường đồng mức 

bị đứt lại với nhau. 

 Định nghĩa đường đồng mức:  

 Command: DNDM   

Hoặc chọn:  Địa hình/ định nghĩa đường đồng mức hoặc đường mép.                      

 

 Chú ý: Khi địa hình có bờ ao, hồ, đầm .... . Ta dùng ‚Đường mép‛ để thể hiện 

các đường mép ao hồ, mép đường. 

 Sau này khi thiết kế tuyến có phần đào cũng phải định nghĩa đường mép taluy 

của tuyến đường vừa thiết kế được tạo bởi chức năng ‚Phối cảnh của tuyến 

đường thiết kế bằng chức năng này trước khi ‚Xây dựng mô hình lưới bề mặt‛ 

nhằm mục đích vẽ lại bề măt tự nhiên 

 Xây dựng mô hình lưới bề mặt(hay lưới tam giác) 

Command: LTG    

Hoặc chọn: Địa hình/ Xây dựng mô hình lưới bề mặt/ AutoCAD pline/ OK 

 

Select objects:  Chọn tất cả trừ đường bao  

Chọn đường bao địa hình, và các đường bao khác (Ao, sông, .).  

 Chú ý: Đường bao địa hình luôn có cao độ bằng (0), Nếu kiểm tra thấy khác 

(0) thì ta phải sửa lại. 
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 Sau đó ta nối vẽ đường chim bay nối 2 điểm cần thiết kế tuyến đường, và vạch 

tuyến tới 2 điểm nói trên bằng đường: Pl  

2.3.2 / Nhập số liệu từ flie tọa độ dạng “ *txt ” 

 Ta đã có file số liệu dạng ‚ *txt ‛ 

 Mở bản mới 

Command: CDtep   

Hoặc: Địa hình/ Dữ liệu điểm đo/ Tạo điểm cao trình từ tệp số liệu. 

 

Chọn: OK, di chuyển tới địa chỉ có chứa file dạng ‚ *txt ‛ 

 Command: Z ; A  

 Vẽ đường bao 

  Lưới tam giác:  

Command: LTG ; Chọn  

 

 

 Vẽ đường đồng mức 

Command: DM ; Hoặc: Địa hình/ Vẽ đường đồng mức. 

Nhập giá trị bước cao độ theo giai đoạn thiết kế cơ sở hay thiết kế kỹ thuật. 

Chọn OK 
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2.3.3/ Nhập số liệu theo tuyến khảo sát “ *ntd ” 

file lưu dạng “*ntd ” là file đã được thiết kế về phương án tuyến, trắc dọc, trắc 

ngang. 

Tại bước thiết kế trắc dọc, trắc ngang thay vì chạy lại thì ta có thể đọc từ tệp số 

liệu mà đã lưu trong giai đoạn thiết kế trước. 

 Ta đã có file số liệu dạng ‚ *ntd ‛ 

 Mở bản mới:  

Command: T ; Hoặc: Tuyến/ tuyến đường/ Vẽ tuyến. 

Mở file dạng ‚ *ntd ‛  

 

Chọn OK 

 Vẽ đường bao, lưới tam giác 
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2.4. xử lý số liệu 

2.4.1/ số liệu đầu vào là file bình đồ 

  Kiểm tra cao độ tự nhiên 

Command: CDTN /Chọn đường đồng mức cần kiểm tra/ 

Hoặc: / Địa hình/ Tra cứu cao độ tự nhiên/Chọn đường đồng mức/ 

=> Bước này nhằm kiểm tra xem việc số hóa cao độ đường đồng mức đã chính 

xác chưa, nếu đường nào ta định nghĩa không chính xác thì định nghĩa lại sau đó 

lưới tam giác lại. 

  Vạch tuyến thiết kế 

Command: Pl ; Hoặc Draw/ Polyline/ 

   Định nghĩa gốc tuyến 

Command: GT ; Hoặc chọn: Tuyến/ Tuyến đường/ Khai báo gốc tuyến 

 

=>Chọn: chỉ điểm 
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Sau đó ta sẽ chọn vào điểm ta cần đặt làm gốc  trên bình đồ. 

  Định nghĩa mặt bằng tuyến 

Command: DMB   

Hoặc chọn /Tuyến/Tuyến đường/Định nghĩa các đường mặt bằng tuyến/ 

/chọn tuyến đường mà ta đã vạch   

 

Ta được bảng giá trị sau:  

 

Ta thấy rằng tuỳ theo yêu cầu thiết kế mà ta có thể chọn các định nghĩa trên  
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Ví dụ: Với đường cải tạo, ta có thể định nghĩa là mép đường cũ. Hoặc với đường 

nâng cấp mở rộng ta có thể lựa chọn các định nghĩa phù hợp như: Mép xe chạy 

trái, mép lề phải ....  

Sau đó: OK 

  Thiết kế đường cong nằm 

(Trong thiết kế cơ sở ta thiết kế đường cong tròn, cần chú ý chiều dài đoạn chêm 

để bố trí chuyển tiếp và siêu cao) 

Command: CN ; hoặc / Tuyến/ Tuyến đường/ Bố trí đường cong và siêu cao/ 

 

 Với mục này ta  phải dựa vào vận tốc thiết kế của tuyến đường để quyết định 

việc lựa chọn: Đường cong chuyển tiếp hay không chuyển tiếp. Theo TCVN 

4054-05 ta có với V≤ 60(km/h) thì không cần bố trí đường cong chuyển tiếp và 

ngược lại 

 Với đường cong chuyển tiếp cần khai thêm giá trị đoạn nối đầu và nửa đoạn 

nối đầu 

 Với độ mở rộng của đường cong ta cần căn cứ vào đìa hình cụ thể mà tuyến đi 

qua để mở rộng cho hợp lý có thể: Mở rộng bụng, mở rộng lưng, hoặc 1 bên.Và 

giá trị mở rộng phải tuân theo tiêu chuẩn thiết kế đường.  

 Tuỳ thuộc theo R mà ta bố trí siêu cao hoặc không bố trí, giá trị cũng phải 

theo quy chuẩn thiết kế đường 

 Ta có thể chọn ‚Tra tiêu chuẩn‛ để kiểm tra nhưng với điều kiện quy chuẩn 

thiết kế ta áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn có sẵn trong Nova 
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Lưu ý: Với bước thiết kế cơ sở thì ta không cần phải cắm đường cong chuyển tiếp 

với đường có Vtk  60(km/h), mà chỉ cắm ở bước thiết kế kỹ thuật. 

 Dải cọc 

1. Phát sinh cọc lý trình:  

Command: PSC , Hoặc chọn: Tuyến/Cọc trên tuyến /Phát sinh cọc 

 

 

Lưu ý: Tùy theo bước thiết kế là thiết kế cơ sở, hay thiết kế kỹ thuật mà ta thay 

đổi Khoảng cách cọc theo quy trình quy phạm. 

Có thể phát sinh khoảng cách cọc khác nhau theo từng đoạn tuyến, tùy thuộc 

vào địa hình và yêu cầu khảo sát cụ thể. Hoặc ‚ Đọc từ tệp ‛ bình đồ đã lưu sẵn. 

Với bước thiết kế bình đồ đồ kỹ thuật thì khoảng cách các cọc trên đường 

thẳng và đường cong sẽ khác nhau.Thông thường trên đường thẳng theo tiêu 

chuẩn là 20m, khoảng cách cọc trong đường cong có thể là 5m, 10m tùy thuộc 

vào bán kính đường cong.Vì vậy để thuận lợi cho việc thi công sau này thì các 

cọc KM, cọc H nên trùng với các cọc đã phát sinh trên tuyến. 

Ví dụ: Nếu các cọc trong đường cong là 10m, trên đường thẳng là 20m thì ta sẽ 

phát sinh khoảng cách cọc trên toàn tuyến là 10m, sau đó sẽ xóa đi các cọc xen 

kẽ còn lại thì ta sẽ chèn được các cọc trùng với các cọc KM, cọc H. 

2. Sửa tên cọc lý trình, cọc Km 

Command: SSLT ,  

Hoặc chọn: Tuyến/ Cọc trên tuyến/ Hiệu chỉnh số liệu các điểm mia 

 3.Chèn cọc trên tuyến: Cọc tiếp đầu, tiếp cuối, cọc phân cự, cọc công trình, 

cọc địa hình (1, 2, 3.). 

 Command: CC , hoặc chọn Tuyến/Cọc trên tuyến /Chèn cọc mớiChỉ trên 

tuyến 
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Chú ý: Việc chèn các cọc trong đường cong như: NĐ, TĐ, P, TC, NC. thì ta có 

thể chèn trên bình đồ, nhưng với một số cọc tại vị trí như: Cống hay các cọc 

xuyên thì để đạt độ chính xác cao ta nên chèn sau khi đã có(Trắc dọc). 

 Sau khi đã chèn xong các cọc ta sẽ sửa lại các tên cọc cho đúng với vị trí của 

cọc trên tuyến hoặc chỉnh sửa các cọc bị trùng nhau ....  bằng cách làm lại Sửa 

tên cọc lý trình, cọc Km 

 Điền tên cọc 

Command: DTC   

Hoặc chọn Tuyến /Mặt bằng tuyến/Điền tên cọc trên tuyến/ 

Ta có thể chọn và thay đổi các giá trị trong bảng dưới đây, tuỳ theo quan điểm 

của mỗi người thiết kế 

 

Chú ý: Khi ta muốn bổ sung thêm các cọc đã chèn, hoặc thay đổi các thông số 

của tuyến thiết kế  thì ta có thể dùng lệnh sau để xử lý:  

Command: LAYISO , Chọn vào yếu tố cần thay đổi (sau đó ta có thể thay đổi 

các yếu tố đó, có thể là xoá đi .... .) .... . Để hiện lại tuyến ta dùng lệnh 

Command: LAYON , Lúc này ta có thể phát sinh lại các yếu tố mà ta vừa xoá 

đi 

 Điền yếu tố cong 

Command: YTC  
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 Hoặc chọn: Tuyến/Mặt bằng tuyến/Điền yếu tố congVẽ đường nối đỉnh, Điền 

yếu tố cong. 

 

Khoảng cách tới tim tuyến ta có thể thay đổi cho phù hợp 

 

 Xuất bảng (Toạ độ cọc, Yếu tố cong) 

Làm tới bước này ta có thể xuất các giá trị: Yếu tố cong, Toạ độ cọc  

Command: BYTC  Hoặc chọn Tuyến/Bảng biểu/Bảng yếu tố cong. 
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Trong thiết kế bình đồ kỹ thuật khi có cắm đường cong chuyển tiếp, thì ta sẽ có 

thêm 1 bảng giá trị tọa độ cắm cong nữa:  

Chọn: Tuyến/ Bảng biểu / Xuất bảng cắm cong. 

Command: T§C  

Hoặc chọn: Tuyến / Bảng biểu/ Xuất bảng toạ độ cọcHệ toạ độ giả định/OK 

 

   Vẽ trắc dọc tự nhiên 

Command: TD ; Hoặc chọn: Tuyến/ Trắc dọc tự nhiên/ Vẽ trắc dọc tự nhiên. 

 

Ta được bảng giá trị sau:  

 

 Để hiện bảng khai báo bảng trắc dọc, trắc ngang ta có thể chọn theo cách:  
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  /Tuyến/ Khai báo/ Khai mẫu bảng trắc dọc và trắc ngang 

 Tùy theo bước thiết kế cơ sở hay kỹ thuật mà ta có tỷ lệ bình đồ khác nhau. Có 

thể là X=1/10000; Y=1/1000 ở bước thiết kế cơ sở, hay X=1/1000; Y=1/100 ở 

bước thiết kế kỹ thuật. 

 Ta có thể thay đổi: KCachMin tùy thuộc bố trí bản vẽ sau này. 

 Ví dụ: Trong phần thiết kế tổ chức thi công sau này để bố trí bản vẽ được đẹp 

in đúng tỉ lệ vừa với khổ giấy thì ta có thể giảm KCachMin này xuống còn 20, 

30 ....   

 

 Khai báo mẫu bảng: Ta có thể thay đổi các giá trị sau  

Đầu trắc dọc/cao chữ (2 ) ....  

Khoảng cách đầu cờ: 60  90, hoặc tuỳ chọn theo ý người thiết kế 

Chọn kiểu chữ:    

     Tiêu đề:  TIÊU Đề 

     Tên  cọc: TÊN CỌC 

     Chữ số:   CHỮ Số  

 Tác động vào cột ‚ Số hiệu‛ sau đó sẽ ghi lại các các tiêu đề tương ứng bên 

cột ‚Mô tả‛ với các khoảng cách rộng phù hợp để các chữ, số không chèn nên 

nhau khi hiện nên Trắc dọc. 
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 Có thể thêm, xóa đi, chèn thêm các tiêu đề bên cột mô tả bằng cách:  

 

 Ghi các giá trị của bảng khai báo vào tệp để có thể sử dụng cho lần thiết kế 

khác.Lần thiết kế sau ta có thể Đọc từ tệp các giá trị trong bảng khai báo. 

 Chọn: Đồng ý/ OK  

 Điền mức so sánh trắc dọc 

Command: DSSTD , Hoặc chọn: Tuyến / Trắc dọc tự nhiên/ Điền mức so sánh 

 

Ta nên được Trắc dọc như hình dưới;  
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 Trước khi vạch đường đỏ cần có cao độ các điểm khống chế (Điểm đầu, điểm 

cuối, cao độ đỉnh cống; Cầu, điểm giao cắt với đường sắt hoặc đường khác) và 

cao độ mong muốn. 

 Command: Cong / Chọn điểm đặt cống. 

 Hoặc nếu có cầu: Cau  / Chọn điểm đặt cầu. 

 

  Thiết kế trắc dọc (Vạch đường đỏ thiết kế) 

Command: DD ,  

Hoặc: Tuyến/Thiết kế trắc dọc/ Thiết kế trắc dọcKích một điểm  
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OK, Kích điểm tiếp theo  

Với các điểm tiếp theo có thể đi đường đỏ theo cao độ(với các điểm như cầu, 

cống, giao cắt) hoặc theo độ dốc  

 

Chú ý:  

 Trong khi thiết kế đường đỏ không được nhấn Enter vì như vậy đương đỏ sẽ bị 

đứt quãng. 

 Khi thiết kế đường đỏ phải chú ý tới chiều dài đổi dốc tối thiểu tùy theo từng 

cấp đường.Đặc biệt với những chỗ đổi dốc mà góc đổi dốc không cần thiết phải 

bố trí đường cong đứng thì ta không cần phải đảm bảo điều kiện này. 

 Trong trường hợp thiết kế chưa hợp lý ta có thể Undo và làm lại  

 Quy ước về độ dốc, dốc xuống (+), dốc lên thì(-) 

 Tiếp tục thiết kế cho toàn tuyến   

  Thiết kế đường cong đứng 

Command: CD  Hoặc chọn: Tuyến/ Thiết kế trắc dọc/ Đường cong đứng 

Chú ý; Điều kiện để bố trí đường cong đứng phụ thuộc giá trị i 

( i là giá trị tuyệt đối của hiệu đạị số 2 độ dốc dọc) 

 Với những tuyến đường thiết kế có vận tốc V : i  

 Với những tuyến đường thiết kế có vận tốc V :  i  
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 Ta cần chú ý việc chọn bán kính đường cong đứng lồi, lõm đúng tiêu chuẩn 

thiết kế, phối hợp hài hòa với bình đồ và chú chiều dài đường cong đứng tối thiểu 

theo TCVN4054-05. 

 

  Chèn cọc xuyên. 

Chèn cọc xuyên (X1; X2.). và các cọc cống cấu tạo nếu có 

(Nếu trong trường hợp cần sửa lại tên cọc làm lại bước SSLT) 

Command: CC   

Hoặc chọn: Bình đồ/ Cọc trên tuyến/ Chèn cọc mới => Chỉ trên trắc dọc 

 

 Việc chèn cọc xuyên sẽ giúp phản ánh rõ hơn thực địa mà tuyến đường đi qua: 

Giúp cho việc tính toán khối lượng đào đắp được chính xác hơn 

 Việc chèn cọc xuyên sẽ phục vụ cho việc điều phối đất và tổ chức thi công 

tuyến đường sau này 

  Điền thiết kế trắc dọc 

Command: DTK , Hoặc chọn: Tuyến / Thiết kế trắc dọc/ Điền thiết kế 

Ta chọn vào đường đỏ thiết kế, ta được bảng sau:  
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Chọn: OK  

  Thiết kế Trắc ngang tự nhiên  

Command: TN   

Hoặc chọn: Tuyến/ Trắc ngang tự nhiên/ Vẽ trắc ngang tự nhiên 

Ta có bảng sau:  

 

 Ta khai báo các giá trị trong các mục trong bảng giá trị trên tùy vào khổ giấy 

ta sẽ in ra để sao cho phù hợp nhất.Với mục ‚Lấy sang trái‛(phải) thì tùy thuộc 

vào chỉ giới xây dựng. 

 Chọn vào mục ‘Khai mẫu bảng’ ta được bảng giá trị sau:  

 

 Tại bảng này: Ta có thể khai báo mới lại các giá trị của bảng, sau đó có thể 

‚Ghi vào tệp‛ và lần sau có thể lấy các giá trị tại bảng khai báo này áp dụng cho 

việc thiết kế mà không cần khai báo lại nữa mà chỉ cần chọn ‚Đọc từ tệp‛ 

 Việc tác động vào bảng tương tự như ở phần thiết kế Trắc dọc 
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 Chọn: Đồng ý/ OK  

Lưu ý: Khắc phục một số lỗi thường gặp khi thiết kế trắc dọc và trắc ngang. 

- Trắc dọc sau khi phát sinh xong có có hiện tượng thay đổi rích rắc 

- Trắc ngang phát sinh không chuẩn  

Cách khác phục lỗi: Các bước sau có thể có hoặc không 

+ Vẽ bổ sung các đường đồng mức 

+ Lưới tam giác lại, sau đó Ctr + S 

+ rl : Lệnh này giúp ta nhận lại các đối tượng 

Trước khi phát sinh lại thì xóa hết tất cả các đối tượng sai đi sau đó 

PSL  / OK / Ctr + S  

+ Sau đó chạy lại trắc dọc, trắc ngang. 

 

 Thiết kế trắc ngang 

(Đây là một bước sẽ tạo nên sự khác nhau cơ bản giữa các loại và cấp đường 

như: Đường ôtô thông thường và đường đô thị hay giữa các cấp đường có dải 

phân cách và không có trong đường ôtô thông thường. Vì theo chức năng của 

từng loại đường mà ta có sự khác biệt này. 

Command: TKTN   

Hoặc chọn: Tuyến/Thiết kế trắc ngang/Thiết kế trắc ngang/ 

Ta có bảng giá trị sau:  

 

 Nếu ta chọn:  

 ‚ Thiết kế lại ‛ thì những cọc cần thiết kế nếu đã có trắc ngang thì sẽ được xoá 

đi và thiết kế lại 

 Chọn: ‚ Mặt cắt ‛ ta có bảng giá trị sau: ta sẽ thay đổi các thông số kỹ thuật 

theo cấp đường thiết kế:  

 Dưới đây là khai báo với Đường cấp IV, III miền núi, một cấp đường mà sinh 

viên thường gặp trong đồ án, cũng như sau này khi đi làm. 

o ‚Rộng lề‛: lấy giá trị chiều rộng lề gia cố. 

o ‚ i lề%‛ và ‚i mặt%‛: lấy cùng độ dốc ngang tùy thuộc vật liệu làm mặt 

đường  theo tiêu chuẩn thiết kế. 
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o ‚ Rộng mặt ‛ lấy theo tiêu chuẩn về cấp đường. 

o Với đường ô tô thông thường dải phân các thì ta cần khai thêm giá trị về dải 

phân cách. 

o Với đường đô thị thì tùy theo yêu cầu thiết kế mà ta phải khai thêm giá trị dải 

phân cách; và ‚Rộng vát lề‛ và ‚ Cao lề ‚ 

             

 

 Chọn: ‚ Khai báo ta luy‛ ta được bảng giá tri sau:  

o Ta sẽ điền giá trị của tại cột Delta X, Delta Y với những trắc ngang thông 

thường. Ngược chiều trục X, Y là âm, thuận chiều trục X, Y là dương. 

o Theo tiêu chuẩn thì độ dốc ngang tại lề không ra cố là: 4% hoặc 6% tuỳ theo 

vật liệu 

o Độ dốc của mái taluy đắp ta thường lấy là 1: 1, 5 và mái taluy đào là 1: 1 

o Độ dốc của rãnh là 1: 1, với kích thước rãnh thường thiết kế là đáy rộng 0.4 m 

Tại bảng này ta sẽ khai báo các thông số về: Mái đắp; Mái đào; Rãnh; Taluy địa 

chất ’ 

 Bảng khai báo giá trị mái đắp, mái đào với đường cấp IV 
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 Bảng khai báo giá trị về Rãnh và Taluy địa chất. 

 

 

 Ta có thể chọn ‚ Tệp‛ để sử dụng tính năng ‚ Ghi tệp khác ‛ hoặc ‚ Mở tệp ‛ 

 Chọn:   OK  

 Chọn:   Nhận 

 ‚Mái  đắp‛: Với mái đắp không rơi vào trường hợp đặc biệt như: Đắp thấp hay 

đắp cao hoặc có thêm các đối  tượng ‚dật cơ‛ thì ta khai báo như giá trị bảng 

dưới đây:  

 Mái đào:  

o Nhập Delta X, Delta Y cho cả 2 bên trái phải. 

o Khi cần dật cơ mái đào thì nhấn chuột phải vào cột TT rồi ‚ Insert ‛ và thêm 

các giá tri Delta X, Y cho cơ tương ứng mái dốc tiếp theo hoặc cần xóa đi thì 

‚Remove‛. 

 ‚ Rãnh ‚ ta khai báo các giá trị chiều cao, chiều rộng của rãnh, với chú ý về 

dấu Delta X, Delta Y và tỷ lệ mái dốc như đã nêu ở trên 

o Nhưng các trắc ngang mà Nova chạy ra sẽ không cụ thể hóa được các trắc 

ngang đặc biệt này, vì thế ta cần thiết kế lại:  

   Điền thiết kế Trắc ngang 

Command: DTKTN  

Hoặc chọn: Tuyến/ Thiết kế trắc ngang/Điền thiết kế trắc ngang. 
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Chọn các yếu tố cần hiện trên Trắc ngang. Có thể các yếu tố thể hiện trên tất cả 

các trắc ngang.Hoặc chỉ trên trắc ngang chọn nếu ta  

Chọn: OK 

 Cách sửa số hiển thị trên TN: Trắc ngang khi điền thiết kế thì tỷ lệ mái dốc 

phần lề không gia cố hiển thị bằng số thập phân(1: 16, 67) thay vì hiển thị dạng 

phần trăm như 6% 

Vây ta làm như sau: chọn Edit/Find/ Find text string     1: 16.67 

                                                               Replace with: 6%   

 Sau đó ta chọn đối tượng và thay thế toàn bộ (Select oject/ Replaceall). 

 Ví dụ: Với mái đắp thấp:  

o Command: TKTN   

o Chọn mặt cắt/ Khai báo taluy/ 

o Delta Y = Cao độ thiết kế của điểm cuối - Cao độ thiết kế của điểm đầu(của 

phần lề không gia cố)  

Delta X=Delta Y/tg i   .... . (với i là độ dốc của lề không gia cố)  

Bảng giá trị khai báo khi thiết kế trắc ngang đắp thấp:  

 

Sau khi khai báo xong ta sẽ chọn trắc ngang cần thiết kế lại 

 

Chọn vào đường thiết kế của trắc ngang, sau khi các yếu tố kỹ thuật đã được phát 

sinh thêm đầy đủ thì:  

Command: DTKTN   
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Ta được Trắc ngang thiết kế hoàn chỉnh như hình dưới đây:  

 

 

 

Ví dụ: Để khai báo trắc ngang của đường ô tô cao tốc có vận tốc thiết kế 

V=120(km/h) theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN5729-1997 có các thông số kỹ thuật 

sau: 2 chiều xe chạy gồm 6 làn xe, b=3, 75x3=11.25 (i=2%);  

Dải giữa rộng 4, 5m (i=0%); Làn dừng xe khẩn cấp =3m (i=4%);  

Dải trồng cỏ a=1m (i=6%); Chiều cao dải phân cách 0.8m 

Command: TKTN   

 

Chọn:  ta có bảng giá trị sau:  

                        Mái đắp                                                 Mái đào 
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                            Rãnh                                        Taluy địa chất 

   

 

 

Ta được Trắc ngang điển hình như sau:  
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Ví dụ: Thiết kế đường cao tốc có đường ghom 2 bên có bề rộng mặt là 5, 5m. 

Command: TKTN   

 

Chọn:  

Với mái nền đắp ta có bảng khai báo như sau:  

(Do mỗi Trắc ngang có thông số khác nhau, nên ta sẽ đi thiết kế cụ thể cho 1 trắc 

ngang) 
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Chọn:  

Sau đó tác động vào trắc ngang cần tác động 

Ta được mặt cắt ngang như sau:  

 

 

 

 

 



Trang: 41 

 

 

Ví dụ: Thiết kế đường ô tô cấp III trong đô thi (2 làn xe, bề rộng 1 làn 3, 5m 

phần giành cho người đi bộ 1, 5m) 

Sự khác nhau giữa đường ô tô thông thường và đường đô thị là phải tổ chức 

giao thông cho cả người đi bộ, nên ta phải thiết kế khoảng vát lề trong trắc 

ngang.Tại chỗ vát lề đó sẽ là nơi bố trí cửa thu nước chảy ở mặt đường vào hố ga 

thu nước. 

Phần cho người đi bộ sẽ bố trí độ dốc 2% ra bên ngoài và bố trí hệ thống thu 

nước, hạn chế không cho nước chảy ngược vào mặt đường. 

Command: TKTN   

Chọn:  

 

 

Chọn:  ta có bảng giá trị sau:  

Các giá trị khai báo ứng với cấp đường theo TCVN, đảm bảo dốc mặt là 2%, mái 

dốc taluy đắp 1: 1.5, ta luy đào 1: 1 
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 Với những mái đắp mà có dật cơ thì tùy theo loại đất đắp hoặc sự ổn định của 

mái taluy mà ta thiết kế và khai báo thêm:  

(Trong phạm vi tìm hiểu phần mềm ta sẽ đưa ra cách vẽ ta luy mái đào, mái đắp 

khi đắp cao bằng cách dật cấp. Nhưng khi thiết kế công trình thực tế ta phải luận 

chứng kinh tế kỹ thuật giữa việc đắp chân ta luy rộng và các biện pháp làm tường 

chắn.). 

  

 

Ví dụ: Thiết kế mái đắp ta luy có giật cấp: Dật 3 cấp bề rộng dật căp là 3m, độ 

dốc giật cấp lần lượt là 1: 5, 1: 1.75, 1: 2  

Command: TKTN   

Chọn:  
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Chọn:  ta có bảng giá trị sau:  

 

Ta có trắc ngang sau khi thiết kế:  

 

 

 ‚Ta luy địa chất‛: Ta chỉ phải khai báo giá trị này khi có taluy đào 

 

 Khi mái dốc không cắt qua các lớp địa chất khác nhau nhưng nhưng chiều cao 

mái dốc lớn thì cũng phải tạo các bậc thềm rộng từ 1 3m, dốc ngược 5 10%, 
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khoảng cách chiều cao giữa các bậc là 6 12m.Nên trong trường hợp này ta có 

bảng khai báo như sau:  

 

  

Trắc ngang có cấu tạo như sau: 1 bậc giật cấp 

 

 

Với trắc ngang đào sau, cắt qua các lớp địa chất khác nhau ngoài cách khai 

báo giá trị taluy địa chất như trên, ta có thể khai báo như sau:  

(Với ví dụ là trắc ngang đào 12.94m, thì cứ sâu 6m làm 1 bậc dật cấp với bề rộng 

dật cấp là 1, 5m, có độ dốc mái 2% dốc vào phía trong đảm bào thoát nước và ổn 

định mái taluy) 
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Với mái đào 

 

                           Rãnh                                                       Taluy địa chất 

 

Khi thiết kế trắc ngang ta có thể hiệu chỉnh một số yếu tố sau: nhiều bậc dật cấp 
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+ Ta có thể hiệu chỉnh trắc ngang: Hiệu chỉnh về khoảng cách đầu cờ của Trắc 

ngang hay điền được mức so sánh của Trắc ngang. 

 

Nâng hạ cao độ đỉnh hoặc dịch tâm thiết kế (Trường hợp này có thể sẽ áp 

dụng khi ta muốn thay đổi cao độ của 1 vài trắc ngang trên tuyến để đạt được 

cao độ mong muốn)  

   

 

  Khai báo khuôn áo đường và lề gia cố  

Command: APK   

Hoặc chọn: Tuyến/Thiết kế trắc ngang/Tạo các lớp áo đường/ 
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 Ta chọn các mục phù hợp với yêu cầu thiết kế  

 

 Chọn: Khai báo khuôn 

    Hoặc ta chọn: / Tuyến/ Khai báo/ Khai báo các lớp áo đường theo TCVN. 

 Ta được bảng giá trị sau: Sau đó tuỳ theo yêu cầu thiết kế ta sẽ khai báo các 

giá trị của bảng như: Khuôn trên nền mới; Gia cố lề; Khuôn trên nền cũ ....  

 

Chọn: OK  

 Tùy theo tình hình địa chất cụ thể mà ta quyết định vét bùn hay vét hữu cơ., 

chiều sâu vét, và tỉ lệ Taluy vét.Hay theo cách thức thi công cơ giới hay thủ công 

mà quyết định đến ‚Bề rộng đánh cấp‛ sao cho đảm bảo máy móc đi vào thi 

công thuận lợi, an toàn. 

 Nếu chọn vét ngang phẳng thì chiều sâu vét bùn, vét hữu cơ được tính từ 

đường tự nhiên xuống tới đáy phần vét bùn, hoặc hữu cơ tại tim đường. Lúc này 

đáy lớp vét bùn sẽ được coi là đường tự nhiên mới. 
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 Vét hữu cơ, Dật bậc cấp. 

Khai báo vét bùn / Commmand: KBVB  

Hoặc: Tuyến/ Khai báo/ Khai báo vét bùn + hữu cơ 

 

Command: DCTD  

Chọn Bmin tùy thuộc vào phương tiện sử dụng đánh cấp 

Độ dốc từ 20%-30% sẽ áp dụng đánh cấp 

(Nếu ta khai báo Độ dốc min đánh cấp là 30% mà theo yêu cầu thiết kế vẫn 

phải đánh cấp các trắc ngang có Độ dốc min là 20%.Thì ta phải  

để đánh cấp cho những trắc ngang đó) 

 

Command: VBTD  

Hoặc: Tuyến / Vét bùn và đánh cấp / Tự động vét bùn và hữu cơ. 

 

Chú ý: Những vị trí là nền đắp nhưng do việc đào khuôn đã lấy đi lớp bùn thì ta 

phải xử lý như sau: Xóa đường vét bùn đi 
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                               Vét bùn bằng tay bằng lệnh: VB  

   Tính diện tích. 

Command:  TDT  Hoặc chọn/Tuyến/Diện tích /Tính diện tích. 

 

   Điền diện tích. 

Command: DDT ; Hoặc chọn/Tuyến/ Diện tích/Điền giá trị diện tích/ 

 

 Xây dựng công thức xác định diện tích:  

 

Đắp nền = Đắp nền + Giật cấp + Vét bùn. 

Đào nền = Đào nền + Đào taluy trái + Đào taluy phải 

Đào rãnh = Đào rãnh trái + Đào rãnh phải 

Đào khuôn = Đào khuôn mới 
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Dật cấp = DCAP 

Ltrång cá = LCOPH + LCOTR    

Lưu ý: Chỉ tính giá trị Ltrồng cỏ khi L> 1m 

 

   Lập bảng diện tích. 

Command: LBGT  

Ta có thể xuất bảng giá trị ra excel để sử dụng cho các bước sau:  

Command: THB   

 

Chọn:  
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Ta save flie *TXT vào máy, sau đó Mở file TXT ra và copy sang excel ta sẽ có 

bảng giá trị tổng hợp khối lượng ra dạng excel. 

Để có bảng giá tri tổng hợp khối lượng đào đắp để tiện cho phần luận chứng kinh 

tế ta có thể chọn:  Tuyến / Diện tích / Tính sơ bộ diện tích đào đắp/ 

 

Để phục vụ cho phần Thiết kế kỹ thuật ta có thể thêm các bước:  

 Vẽ mặt cắt ngang địa chất Trắc dọc. 

Command: LDC    

Hoặc / Tuyến / Trắc dọc tự nhiên / Lớp địa chất / 

Điền các giá trị chiều sâu khảo sát được của các lớp địa chất. 

 

 Định nghĩa các lớp địa chất. 

Command: DNDC   

Hoặc:  Tuyến / Thiết kế trắc dọc / Định nghĩa đường thiết kế và lớp địa chất/ 
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Chọn vào đường đỏ tuyến hiện hành ta được bảng giá trị sau đó ta sẽ định 

nghĩa cao độ theo đáy các lớp địa chất. 

 

 

 Do khi khảo sát địa chất trên tuyến ta chỉ kiểm tra bằng các hố đào và hố 

khoan với khoảng cách khá xa nhau, nên thực tế chiều dày các lớp địa chất  

Không giống nhau: Có lớp đồng dạng theo lớp địa chất những điểm khoan, có 

những mặt cắt thì không giống, nên ta sẽ có bước tiếp theo 

 Vẽ các lớp địa chất trắc ngang. 

(Việc biết địa chất của từng trắc ngang giúp ta có biện pháp cấu tạo mái dốc 

taluy cho ổn định, và có biện pháp sử lý nền đất xấu trước khi thi công) 

Command: DCTN   

Hoặc:  Tuyến / Trắc ngang tự nhiên / Vẽ các lớp địa chất trắc ngang 

Có thể chọn cho từng Trắc ngang hoặc một đoạn tuyến. 

 

 Khi thiết kế bình đồ kỹ thuật ta cần vẽ mặt bằng tuyến 

Command: BT  
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Hoặc:  Tuyến / Mặt bằng tuyến / Mặt bằng tuyến theo yếu tố cong và trắc 

ngang chuẩn 

Ta có bảng khai báo sau:  

 

 

 Rải taluy 

Command: RTL ; Hoặc / Phụ trợ / Rải taluy/ 

 

Cấu tạo bình đồ tuyến:  

 



Trang: 54 

Phối cảnh 3d:  

 Phối cảnh tuyến đường thiết kế. 

Command: PC  

Hoặc: Tuyến/ Phối cảnh tuyến/ Phối cảnh tuyến thiết kế. 

 

 Vẽ lưới bề mặt tự nhiên 

Command: CED  

Hoặc: Tuyến/ Phối cảnh tuyến/ Vẽ lưới bề mặt tự nhiên 

 Tạo hoạt cảnh 3D 

Command: SD  

Hoặc: Tuyến/ Phối cảnh tuyến/ Hoạt cảnh 3D 

 

Kích chuột phải vào ‚ Mô hình‛ chọn ‚Khởi tạo‛ 

 Tạo hoạt cảnh theo hành trình 
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Command: OB  

Hoặc: Tuyến/ Phối cảnh tuyến/ Hoạt cảnh theo hành trình. 

 

Chọn  để xem hoạt cảnh. 

Ngoài ra ta có thể chin thêm địa vật vào hoạt cảnh. 

2.4.2/ xử lý số liệu đầu vào dạng file “ *txt ” 

Sau khi mở tệp số liệu ra, vẽ các đường đồng mức và làm các bước tiếp theo 

noư với số liệu đầu vào là bình đồ. 

2.4.3/ xử lý số liệu đầu vào dạng file “ *ntd ” 

Với dạng file này ta đã có phương án tuyến đi sẵn, các thông số về đường 

cong nằm, trắc dọc, trắc ngang .... nên việc thiết kế đơn giản hơn. Chỉ thiết kế 

bổ sung thêm những những bước còn thiếu so với yêu cầu 

2.5. một số lưu ý và tác dụng khác của các menu  

 Với phần thiết kế thi công, để vẽ đường cong tích lũy đất ta có thể:  

Command: SSLT    

Sau đó thay khối lượng đào; đắp của từng mặt cắt vào giá trị cao độ của từng 

mặt cắt đó.Ta sẽ được đường pline thể hiện đường tích lũy của tuyến. 

 Ta đi tìm hiểu một số tính năng khác của phần mềm trong các menu 

 Với menu Phụ trợ:  
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Khi có các bảng về tổng hợp khối lượng hay cao độ cọc, thì bảng thường 

bị tạo Block nên để tác động vào bảng ta có thể theo 2 cách sau:  

 Cách 1: Phá block bằng cách (Command: EX ), chọn vào bảng. 

Cách 2: Sử dụng menu Phụ trợ, ngoài tính năng tạo và hiệu chỉnh bảng còn 

rất nhiều tính năng khác. 

/ Phụ trợ / Hiệu chỉnh bảng / 

 

Hiệu chỉnh (thay đổi) các giá trị trong bảng: Ta có thể hiệu chỉnh tất cả từ giá 

trị, font chữ, kích cỡ ô, màu chữ, .... . của ô, hàng, hoặc cả bảng. 

 

Có thể thêm bớt hàng cột, copy công, tách bảng thức giống như trong Excel 

Có thể sửa Text (giống như lệnh ED   trong autocad) chỉ sửa được nội dung 

của Text. 
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Hiệu chỉnh các đối tượng của Text 

Chọn / Phụ trợ / Hiệu chỉnh các đối tượng Text/ 

Chọn vào text cần hiệu chỉnh sau đó ta được bảng giá trị như sau. 

 

Với bảng giá trị trên ta có thể hiệu chỉnh text của tất cả các bản vẽ về giá trị: cao 

chữ, font chữ, màu .... .  

2.6. lưu trữ bảng biểu, số liệu 

Ngoài việc lưu trực tiếp dạng file cad, thì ta hoàn toàn có thể lưu số liêụ ra file 

text, hay *txt, *ntd. Việc lưu dưới các dang này sẽ giúp ta đơn giản hơn trong 

việc lưu trữ và giàm nhẹ dung lượng để tiện cho việc chia sẻ và gửi số liệu đi. 

2.6.1/ lưu trữ các bảng biểu 

Với những bảng số liệu như: tọa độ cọc, bảng cắm cong, khối lượng đào đắp ....  

Thì ngoài lưu dạng file cad, ta có thể lưu dưới dạng file ‚ txt‛ 

Command: THB ; Hoặc: Phụ trợ/ Hiệu chỉnh bảng/ Tạo và hiệu chỉnh bảng. 

 

Có thể: thêm hàng, thêm cột, xem công thức tính toán các giá trị trong ô tính hay 

Số chữ số TP. 
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Xuất ra tệp TXT bằng cách chọn:  

Chọn vị trí lưu file TXT, rồi đồng ý. 

Với bảng tính như khối lượng đào đắp thì việc xuất ra file TXT, sau đó dùng 

EXCEL để mở sẽ có tác dụng cho việc hiệu chỉnh số liệu khối lượng sau này và 

dễ dàng hơn trong việc ứng dụng excel để phục vụ cho thiết kế đường. 

2.6.2 / lưu trữ số liệu dưới dạng file “ *txt” 

Khi một phương án tuyến đã thiết kế xong, có thể lấy được các giá trị tọa độ của 

phương án đó như sau;  

Command:  DCD  

Hoặc: Tuyến/ Tuyến đường/ Tạo cao trình từ số liệu trắc ngang. 

 

Ta có thể chọn xuất tọa độ của toàn tuyến, hoặc một lý trình hay mặt cắt bất 

kỳ.Tùy thuộc vào yêu cầu gói thầu thiết kế hay kiểm tra cao độ của một mặt cắt 

bất kỳ. 

 

 

 

 

Xuất tệp số liệu ra:  
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Command: XCD  

 

Chọn: OK sau đó ta chọn vị trí lưu file dạng ‚ *TXT ‛ 

 

2.6.3 / lưu trữ số liệu dưới dạng file “ *ntd ” 

Command: SSLT   

Hoặc: Tuyến/ Cọc trên tuyến/ Hiệu chỉnh số liệu các điểm mia 

Chọn: Tệp/ ghi tệp khác. 

Sau đó chọn vị trí lưu file dạng ‚ *ntd ‛ 
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Phần ii: tìm hiểu tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô 

cao tốc, ứng dụng phần mềm nova 2005 để thiết 

kế đường ô tô cao tốc 

I/ Tìm hiểu về tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc TCVN 5729-1997 

Thuật ngữ ‚ Đường ô tô cao tốc được sử dụng trong thuật ngữ này được hiểu như 

sau ‛:  

Đường ô tô cao tốc là loại chuyên dùng cho ô tô chạy với các đặc điểm sau: 

tách riêng hai chiều (mỗi chiều phải có tối thiểu 2 làn xe) 

Mỗi chiều đều có bố trí làn dừng xe khẩn cấp; trên đường có bố trí đầy đủ 

các trang thiết bị, các cơ sở phục vụ cho việc bảo đảm giao thông liên tục, an 

toàn, tiện nghi và chỉ cho xe ra, vào ở các điểm nhất định. 

Phân cấp đường ô tô cao tốc:  

Theo tốc độ tính toán đường ô tô cao tốc được chia làm 4 cấp:  

   Cấp 60 có vận tốc thiết kế là 60 (km/h). 

   Cấp 80 có vận tốc thiết kế là 80 (km/h). 

   Cấp 100 có vận tốc thiết kế là 100 (km/h). 

   Cấp 120 có vận tốc thiết kế là 120 (km/h). 

Phân loại đường ô tô cao tốc:  

 Đường cao tốc loại A: Phải bố trí nút giao khác mức tại tất cả các chỗ ra vào 

đường cao tốc, các điểm giao cắt với đường sắt, đường ống và các loại đường 

khác (kể cả đường dân sinh). 

Cấp 80 áp dụng cho địa hình núi, đồi cao hoặc địa hình khó khăn. 

Cấp 100 áp dụng cho địa hình đồi 

Cấp 120 áp dụng cho địa hình đồng bằng. 

 Đường cao tốc loại B: Bố trí nút giao khác mức tại một số điểm trên nhưng  

không được bố trí tại nơi giao cắt với đường sắt, đường ống với điều kiện 

lượng giao thông cắt qua đường cao tốc nhỏ, vốn đầu tư bị hạn chế. Tuy nhiên 

tại chỗ giao này phải thiết kế các biện pháp đảm bảo ưu tiên giao thông trên 

đường cao  tốc và đảm an toàn giao thông tại chỗ giao nhau. 

Cấp 60 áp dụng cho địa hình núi, đồi cao hoặc địa hình khó khăn. 

Cấp 80 áp dụng cho địa hình đồi 

Cấp 100 áp dụng cho địa hình đồng bằng. 
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 Như đã biết chức năng cơ bản nhất của đường là chức năng phục vụ vận tải. 

Đi sâu hơn thì chức năng phục vụ vận tải này được tiêu chuẩn thiết kế đường 

phân thành 2 chức năng. Chức năng đảm bảo tính cơ động về vận tải và chức 

năng đảm bảo tính tiếp cận về vận tải. Nếu loại đường nào đạt được cả 2 chức 

năng trên thì đã khai thác đạt hiệu quả. 

  Nhưng thực tế cho thấy khi đường làm tốt chức năng cơ động, thì chức năng 

tiếp cận lại không đảm bảo và ngược lại. Và đây cũng là lý do phân loại đường 

thiết kế theo chức năng thành đường ô tô cao tốc và đường ô tô thông thường.    

Với đường ô tô cao tốc có lưu lượng lớn, hành trình dài nên ta cần khống chế 

tính tiếp cận để đảm bảo tính cơ động. Để tuyến đường cao tốc phát huy hiệu quả 

thì có nhiều yếu tố cấu thành như: sự hạn chế giao cắt trên đường .... . Nhưng 

trên phương diện nhìn nhận vấn đề một cách tổng quan thì ta thấy sự khác biệt về 

cấu tạo mặt cắt ngang của đường ô tô cao tốc là yếu tố tiên quyết giúp đường cao 

tốc phát huy hết chức năng cơ động này. 

Nên với 1 tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô cao tốc TCVN 5729 -1997, trong 

phạm vi cho phép ta chỉ đi tìm hiểu cấu tạo mặt cắt ngang của đường ô tô cao 

tốc. 

 

Cấu tạo mặt cắt ngang đường ô tô cao tốc 

 

Bảng: Bề rộng tiêu chuẩn các yếu tố trên mặt cắt ngang đường cao tốc 
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(Số liệu ta chỉ nêu cho một nửa mặt cắt, nửa còn lại đối xứng qua dải giữa có 

giá trị tương tự). 

1) Cấu tạo dải phân 
cách 

Cấp 
đường 

LÒ 

Mặt 
đường 

Dải giữa 

Trồng 
cá 

Dải 
an 

toàn 

Dải 
an 

toàn 

Dải 
phân 
cách 

Dải 
an 

toàn 

2)Có lớp phủ, không 
bố trí trụ công trình 

60 0.75 2.5 7.0 0.50 0.5 0.50 

80 0.75 2.5 7.5 0.50 0.5 0.50 

100 0.75 3.0 7.5 0.75 0.5 0.75 

120 1.00 3.0 7.5 0.75 1.0 0.75 

2) Có lớp phủ, có bố 
trí trụ công trình 

60 0.75 2.5 7.0 0.50 1.5 0.50 

80 0.75 2.5 7.5 0.50 1.5 0.50 

100 0.75 3.0 7.5 0.75 1.5 0.75 

120 1.00 3.0 7.5 0.75 1.5 0.75 

3) Không có lớp phủ 

60 0.75 2.5 7.0 0.50 3.0 0.50 

80 0.75 2.5 7.5 0.50 3.0 0.50 

100 0.75 3.0 7.5 0.75 3.0 0.75 

120 1.00 3.0 7.5 0.75 3.0 0.75 

Với đường ô tô thông thường là đường cấp III trở xuống, nếu có 4 làn xe trở 

nên thì ta có thể bố trí dải phân cách bằng sơn vạch kẻ liền để phân cách. Nhưng 

với đường ô tô cao tốc thì dải phân cách có nhiều chức năng: Ngoài tác dụng 

tách biệt 2 chiều xe chạy, chống lóa mắt cho xe ngược chiều thì dải phân cách 

còn là nơi bố trí các công trình thoát nước, đặt các đường cáp điện, đặt móng các 

công trình cầu vượt qua đường, tạo cảnh quan .... . Do đó tùy theo điều kiện mà 

ta có các cấu tạo trắc ngang khác nhau. 

Đường cao tốc được thiết kế thêm 2 làn dừng xe khẩn cấp thuộc phạm vi dải 

an toàn có độ dốc ra là 4%, để cho các xe gặp sự cố có thể dừng lại khi chưa tới 

bãi nghỉ được bố trí trên tuyến. Mà tại vị trí đó trên mặt cắt ngang đường ô tô 

thông thường là vị trí của lề gia cố, với mái dốc bằng dốc ngang phần xe chạy. 

Bề rộng mặt đường được mở rộng sang dải an toàn 2 bên, mỗi bên là 0, 25m 

với kết cấu áo đường giống như kết cấu phần xe chạy và cùng độ dốc với phần xe 

chạy. 

Do phạm vi chiếm dụng của mặt cắt ngang đường cao tốc lớn, nên với địa 

hình khó khăn có thể tách đôi nền đường thành 2 nửa riêng biệt, gồm chiều đi và 

về khác nhau. Do đó ứng với mỗi phương pháp nâng siêu cao thì ta sẽ có các mặt 

cắt ngang khác nhau. 
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Với đường ô tô thông thường trong đoạn bố trí siêu cao thì độ dốc ngang mặt 

đường và lề gia cố có độ dốc bằng isc, còn lề đất luôn là 6% cho cả 2 phía. 

Với mặt đường ô tô cao tốc phía bụng đường cong thì độ dốc ngang mặt 

đường và phần dải an toàn có độ dốc là isc. Phía lưng đường cong thì độ dốc 

ngang của các dải an toàn nằm trong phạm vi dải dừng xe khẩn cấp, thì nếu  

isc > 4% thì độ dốc ngang này phải thiết kế bằng 8, 5%-isc. 

 Vì chức năng cơ động của đường ô tô cao tốc nên sẽ hạn chế tốc độ với một 

số loại xe không đạt để lưu thông trên đường cao tốc. Hay có tuyến đường cao 

tốc cắt ngang qua nên có thể sẽ chia cắt bộ phận dân cư sinh sống quanh đó. Nên 

để khắc phục những hạn chế trên thì mặt cắt ngang đường cao tốc sẽ bố trí thêm 

đường gom phục vụ dân sinh. Đường gom có mặt cắt ngang cấu tạo như đường « 

tô thông thường. 

II/ Dự án đường cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình 

(Trong nội dung nghiên cứu của đề tài ta chỉ đi ứng dụng phần mềm 

Nova-2005 để thiết kế đường chứ không đi vào thiết kế hoàn chỉnh các chi 

tiết của dự án). 

2.1/ Giới thiệu sơ lược về dự án 

Đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình có điểm đầu trùng với điểm cuối của 

đường Láng – Hòa Lạc, điểm cuối trùng với điểm cuối của đường Trương Hán 

Siêu –TP Hòa Bình. Đoạn đầu tuyến đi trùng 6, 3Km đường Hòa Lạc - Làng Văn 

Hóa các dân tộc Việt Nam, sau đã tuyến rẽ trái vượt đÌo Bụt, qua thị trấn Kỳ 
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Sơn, rồi bám QL6 hiện tại, vượt Sông Đà và kết thóc tại điểm cuối của đường 

Trương Hán Siêu - TP Hòa Bình. Chiều dài tuyến khoảng 33, 256Km, trong đã 

đoạn thuộc TP Hà Nội dài 13, 05Km, đoạn thuộc tỉnh Hòa Bình dài 20, 206Km. 

Cấp đường:  

Đường cao tốc: loại B, tốc độ thiết kế: 100km/h (TCVN 5729-97);  

Đường hoàn trả: cấp IV miền nói, tốc độ thiết kế 40km/h (TCVN 4054-2005);  

Đường gom: cấp V miền nói, tốc độ thiết kế 30km/h (TCVN 4054-2005), Bn = 

6, 5m, Bm = 5, 5m. 

Quy m« mặt cắt ngang:  

Đường cao tèc:  

 Phần xe chạy 6 làn cơ giới:    6 x3, 75m  = 22, 5m. 

 Làn đỗ xe khẩn cấp:     2 x 3, 0m   =   6, 0m. 

 Dải an toàn xe chạy:              2 x 0, 75m =   1, 5m. 

 Lề đất phÝa ngoài:              2 x 0, 75m =   1, 5m. 

 Dải phân cách giữa:                            =    1, 5m. 

Tổng cộng:                             =  33m. 

Đường hoàn trả:  

        Mặt đường 2 làn cơ giới:              2 x2, 75m  =   5, 5m. 

 Lề gia cố:          2 x 0, 5m   =   1, 0m. 

 Lề đất phÝa ngoài:     2 x 0, 5m    =   1, 0m. 

     Tổng cộng:                             =  7, 5m. 

Đường gom:  

Mặt đường:                          =   3, 5m. 

Lề gia cố (kết cấu như kết cấu mặt):     2 x 1, 0m =   2, 0m. 

Lề đất phÝa ngoài:        2 x 0, 5m =   1, 0m 

   Tổng cộng:                              =   6, 5m. 

Thiết kế b×nh đồ 

a.   Chiều dài c¸nh tuyến:  

Chiều dài cánh tuyến thẳng dài không lớn hơn 4km, chỉ nên < 2, 5km. 

Nên thay đường thẳng quá dài 

bằng các đường vòng có góc 

chuyển hướng nhỏ với bán 

kÝnh lín từ 5000~15000m để 

a 
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tránh đơn điệu và lóa mắt do pha đÌn về ban đªm.  

b.   Bán kính đường cong tròn 

Bán kính tối thiểu của đường cong bằng: được quy định theo TCVN5729-1997:  

Thông số thiết kế 
Cấp tốc độ thiết kế 

100km/h 

Bán kính nhỏ nhất ứng với siêu cao  Isc=7% 450m 

Bán kính nhỏ nhất thông thường với siêu cao 

Isc =5% 
650m 

Bán kính tương ứng với siêu cao Isc =2% 2000m 

Bán kính không cần cấu tạo siêu cao 3000m 

Việc lựa chọn bán kính đường cong bằng được dựa trên chiều dài đoạn 

thẳng nối tiếp với nã theo quan hệ sau:  

- Nếu L < 500m, th× chọn R ≥ L;  

- Nếu L > 500m, th× chọn R ≥ 500m. 

Bán kính đường cong thiết kế được chọn sao cho chiều dài đường cong lớn 

hơn chiều dài tối thiểu Kmin, Kmin phải đảm bảo cho lái xe không phải thay 

hướng tay lái trong vòng 6s:  

- Kmin = 1, 67 x Vtt = 167m. 

- Kmin bằng 2 lần chiều dài tối thiểu của đường nối  L, đo bằng m. 

Khi góc chuyển hướng nhỏ hơn 7o thì cần chọn bán kính đường cong thiết 

kế sao cho ph©n cự P và chiều dài đường cong K đủ lớn, cụ thể P > 1, 75m và K 

> 1200/a. 

c.   Đường cong chuyển tiếp 

Giữa các tuyến thẳng và đường cong tròn phải bố trí đường cong chuyển 

tiếp dạng cl«t«it  với thông số A = LR  trong đó:  

- R: là bán kính đường cong tròn ở điểm cuối đường cong chuyển tiếp tính 

bằng m. 

- L: là chiều dài đường cong chuyển tiếp tÝnh bằng m. 

Chiều dài tối thiểu của đường cong chuyển tiếp:  

Bán kính cong 

bằng 

(m) 

Cấp tốc độ thiết kế (100km/h) 

L = Chiều dài đường cong chuyển tiếp 

Rmin=450 Lmin = 210 
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Bán kính cong 

bằng 

(m) 

Cấp tốc độ thiết kế (100km/h) 

L = Chiều dài đường cong chuyển tiếp 

650 150 

900 100 

 

Nếu bán kính đường cong thiết kế là R nằm trong phạm vi trị số trong bảng, 

thì  chiều dài của đường cong chuyển tiếp được xác định bằng cách nội suy bậc 

nhất theo trị số bán kính R và chiều dài L tương ứng giữa các hàng.  

Nếu bán kính thiết kế R>900m, thì chiều dài của đường cong chuyển tiếp 

được xác định theo mối quan hệ L=R/9 (Bán kính đường cong R càng lớn thì L 

cũng càng lớn để đảm bảo phối hợp hài hòa các yếu tốc bình đồ theo quan điểm 

thiết kế quang học). 

Thông số đường cong chuyển tiếp nên chọn R ≥ A ≥ R/2;  

Nếu bán kính cong R lớn thì nên chọn A: R ≥ A ≥ R/3. 

d.   Nối tiếp giữa các đường vòng 

Khi hai đường vòng cùng chiều hoặc ngược chiều liên tiếp, sẽ được nối trực 

tiếp với nhau (không cần bố trí đoạn thẳng chêm) nếu mỗi đường vòng đều có  

bố trí đường cong chuyển tiếp dạng cl«t«it thỏa mãn yêu cầu trên. Quy định này 

cho phép nối trực tiếp giữa các đường cong dạng cl«t«it trên tuyến. Trường hợp 

này bán kính cong ở chỗ nối trực tiếp nên lớn hơn l.000m. 

Trong điều kiện khống chế về địa hình,  giữa các đường vòng liên tiếp  cần  

bố  trí  một  đoạn thẳng thì chiều dài tối thiểu của đoạn tuyến thẳng giữa hai 

đường vòng cùng chiều: Lth=600m; giữa hai đường vòng ngược chiều: 

Lth=200m. 

Khi  nối  hai  đường  cong  cùng  chiều  thì thông số  A  nên  chọn 0, 

5R1<A < R2 (R1, R2: bán kính cong ở cuối đường chuyển tiếp của đường vòng 

1&2). 

Khi  nối các  đường  cong  ngược  chiều  dạng  chữ  S  thì nên dựng  hai  

đường  cong chuyển tiếp có cùng thông số A (hoặc không chênh quá 1, 5 lần) và 

R1 < 3R2. 
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  Tiªu chuẩn thiết kế trắc dọc 

a.   Vị trí đường đỏ thiết kế trên trắc dọc 

Đường đỏ trên mặt cắt dọc được thiết kế theo mép mặt đường tại chân bó 

vỉa dải phân cách giữa (đ©y cũng là các điểm quay nâng độ nghiêng  siêu cao 

mặt đường). 

b.   Độ dốc dọc 

Độ dốc dọc lớn nhất:  

Đường cao tốc Hòa Lạc – Tp.Hßa Bình có độ dốc lớn nhất là 5%. Trong 

trường hợp địa hình khó khăn và điều kiện cho phép có thể thiết kế tách riêng 

nền đường mỗi chiều xe chạy,  khi đó chiều xuống dốc có thể thiết kế với độ dốc 

lớn nhất là 5, 5%. 

Độ dốc dọc nhỏ nhất:  

Độ dốc dọc của đường được thiết kế phù hợp để đảm bảo thoát nước mặt 

đường tại các đoạn có đường cong chuyển tiếp, và thoát nước rãnh biên khu vực 

nền đào:  

- Trên các đoạn đường cong chuyển tiếp thiết kế dốc dọc tối thiểu là 0, 5%. 

- Trên các đoạn nền đào dài phải thiết kế độ dốc dọc tối thiểu bằng 0, 5%. 

b.   Chiều dài dốc dọc 

- Chiều dài dốc dọc nhỏ nhất ứng với cấp tốc độ thiết kế 100km/h là 250m. 

- Chiều dài độ dốc dọc tối đa ứng với các độ dốc khác nhau:  

Độ dốc dọc (%) Chiều dài dốc dọc tối đa (m) 

3 1000 

4 800 

5 600 
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c.   Đường cong đứng 

- Trên đường cao tốc, tại các chỗ đổi dốc dọc đều được bố trí đường cong 

đứng. 

- Bán kính đường cong đứng và chiều dài tối thiểu theo bảng dưới đ©y:  

Các chỉ tiêu Cấp 100 Cấp 80 

Bán kính đường 

cong đứng lồi 

Tối thiểu 6 000 3 000 

Tối thiểu th«ng 

thường 
10 000 4 500 

Giá trị đạt yêu cầu 

thu nhận thị giác 
(16 000) (12 000) 

Bán kính đường 

cong đứng lõm 

Tối thiểu 3 000 2 000 

Tối thiểu th«ng 

thường 
4 500 3 000 

  (10 000) (8 000) 

Chiều dài tối thiểu 
Giá trị đạt yêu cầu 

thu nhận thị giác 
85 70 

 

- Tránh thiết kế các đoạn dốc đều, ngắn chêm giữa các đường cong đứng 

cùng chiều (nhất là các đường cong cùng chiều lâm). 

d. Phối hợp các yếu tố bình đồ, cắt dọc 

- Cố gắng bố trí phạm vi đường cong đứng và đường cong nằm trùng nhau với 

chiều dài đường cong nằm lớn hơn chiều dài đường cong đứng và đỉnh của 

chúng không lệch nhau quá 1/4 lần chiều dài đường cong ngắn hơn. 

- Bán kính đường cong đứng nên lớn gấp 6 lần bán kính đường cong bằng. 

- Tránh sự thay đổi lồi, lâm trên một đoạn ngắn. 

- Tr¸nh nối tiếp điểm cuối của đường cong nằm với điểm đầu của đường cong 

đứng (đường cong đứng nằm trªn đoạn thẳng). 

- Đường cong đứng có bán kính nhỏ không được bố trí trong đoạn đường cong 

chuyển tiếp. 

 Độ dốc ngang 

a.   Đường cao tốc:  

- Các đoạn tuyến thông thường:  

 Độ dốc ngang phần xe chạy (6 làn):   2% 

 Độ dốc ngang làn dừng khẩn cấp (2 bªn):  4% 



Trang: 69 

 Độ dốc ngang lề trồng cỏ:    6% 

- Các đoạn tuyến thiết kế siêu cao:  

 Phần xe chạy, c¸c dải an toàn trong được cấu tạo độ dốc ngang bằng độ 

dốc ngang siªu cao. 

 Độ dốc dải dừng xe khẩn cấp: trường hợp Isc < 4% độ dốc c¸c dải này giữ 

nguyªn 4%. Trường hợp Isc > 4% độ dốc ngang này phải thiết kế bằng 

Isc đối với dải phÝa bụng đường cong, đối với dải phÝa lưng đường cong 

độ dốc ngang bằng (8, 5% - Isc). 

b.   Đường hoàn trả, đường gom:  

 Độ dốc ngang phần xe chạy đường hoàn trả:  2%. 

 Độ dốc ngang phần xe chạy đường gom:           2%. 

 Độ dốc ngang lề trồng cỏ:             6%. 

Trong trường hợp đường hoàn trả, đường gom có siêu cao thì quay siêu 

cao quanh tim đường. 

Siêu cao trên đường cong 

a.   Điểm quay siªu cao 

Điểm quay siêu cao của tuyến chính được thực hiện tại mép mặt đường nơi 

tiếp giáp với chân bó vỉa dải phân cách giữa (Từ tim sang mỗi bên 0, 75m). 

b.   Giá trị siêu cao:  

Độ nghiêng mặt đường trên đường cong phải được thiết kế dốc về phía 

bụng đường cong đối với mọi đường cong có bán kính R < 3000m. Giá trị độ 

nghiêng siêu cao thiết kế Isc được tính nội suy bậc nhất các trị số độ nghiêng 

tương ứng ở các hàng đã theo nghịch đảo của trị số bán kính (tức là theo 1/R) và 

lấy chẵn đến 0, 5%. 

Cấu tạo độ nghiêng  được thực hiện riêng rẽ cho cả hai phần mặt đường của 

hai chiều quanh điểm quay siêu cao, có bố trí hệ thống thu nước đặt tại dải phân 

c¸ch giữa. 

Cấu tạo nối chuyển siêu cao phải được thực hiện trên toàn chiều dài đường 

cong chuyển tiếp. 
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2.2/ Một số mặt cắt ngang đường cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình được thiết kế 

nhờ ứng dụng phần mềm NOVA 2005 

a/ Mặt cắt ngang đường ô tô cao tốc có đường chính và đường ghom 2 bên 

(Mọi yếu tố kỹ thuật của trắc ngang sẽ được thể hiện rõ trong bản vẽ). 

Với cách khai báo như sau:  

 

 

 

Ta được 1 dạng trắc ngang điển hình thuộc đoạn thiết kế  
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b/ Mặt cắt ngang đường ô tô cao tốc dạng vừa đào, vừa đắp 

(Với mái đào có dạng giật cấp 1 bậc, các chi tiết kỹ thuật khác sẽ được thể hiện 

cụ thể trong bản vẽ) 

Với cách khai báo như sau:  

   Mái đào 

 

                           Rãnh                                                       Taluy địa chất 
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c/ Dạng mặt cắt ngang điển hình có đường cao tốc chính và có hệ thống cải suối 

để đảm bảo thoát nước. 

Ta có bảng khai báo của mái đắp như sau:  

 

 

Dưới đây là trắc ngang của bảng khai báo trên 

 

 

Kết luận: Ta thấy rằng NOVA là một ứng dụng mạnh, nên khi ta chỉ cần có các 

thông số kỹ thuật của mặt cắt ngang, và nắm được cách khai báo thì ta hoàn toàn 

có thể dễ dàng thiết kế các dạng mặt cắt ngang đường ô tô. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT QUẢ THU ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

Nghiên cứu tìm hiểu tính năng chính và có mở rộng đưa ra được các giải 

pháp xử lý mới tiện ích cho người sử dụng phần mềm Nova 2005. Trình bày 

được những nội dung nghiên cứu trên dự án cụ thể, giúp người đọc tiếp cận 

nhanh chóng và thuận lợi. 

- Từ những khâu đầu tiên khi sử dụng phần mềm Nova2005, người dùng hay gặp phải vướng mắc về 

font chữ, cài đặt chung và cài đặt thông số thiết kế. Qua nghiên cứu tìm hiểu, tác giả đã đưa ra kết luận xử lý vấn 

đề này một cách nhanh chóng tiện ích. 

- Đề tài đã chỉ ra được những ứng dụng mở rộng của phần mềm Nova2005, từ việc nhập số liệu đầu vào 

đến thực hiện và xuất số liệu đầu ra; và đặc biệt sự hỗ chợ tương quan của các bước sẽ giúp người làm tận dụng 

tối ưu ứng dụng phần mềm Nova trong Xây dựng nói chung và trong thiết kế đường nói riêng:  

Cánh nhập số liệu theo dạng bình đồ số hoá, hay theo tệp cao độ “*txt”, hay theo file “*ntd”, đây cũng 

là ứng dụng mà Nova2005 có thể xuất và lưu trữ số liệu thiết kế, khảo sát, ....  .... ..  

Các ứng dụng khai báo thiết kế trong nghiên cứu của tác giả giúp người đọc nhanh chóng sử dụng và 

ứng dụng phần mềm Nova2005 vào các trường hợp phức tạp ngoài thực tế mà không cần mất nhiều công sức: 

Thiết kế nhiều dải tuyến, mặt cắt ngang phức hợp so với mặt cắt ngang thông thường hay được giới thiệu trong 

các tài liệu 

Các ứng dụng mà người dùng Nova rất ngại là hoạt cảnh và tạo dựng công trình. Tác giả đã nghiên cứu 

và đưa ra cách tiếp cận xử lý đơn giản ....  .... ..  

- Đặc biệt trong phần nội dung nghiên cứu của mình tác giả đã nêu ví dụ nghiên cứu ứng dụng thiết kế 

Đường cao tốc Hoà Lạc – Hoà Bình bằng phần mềm Nova2005. Nghiên cứu này giúp người đọc hiểu rõ và tiếp 

cận tốt với các nội dung mở rộng mà đề tài đã chỉ ra. 

 Đóng góp về mặt khoa học, phục vụ công tác đào tạo: Đóng góp cho khoa học nói chung và lĩnh vực 

xây dựng nói riêng một số giải pháp xử lý, xử lý mở rộng về thiết kế, cũng như về khảo sát công trình để công 

việc hiệu quả nhất, đây là một chuyên khảo hữu ích cho sinh viên, kỹ sư các trường Đại học kỹ thuật. Những 

đóng góp trên sẽ góp phần không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội. 

II. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI 

Hướng nghiên cứu của đê tài rất cụ thể, và gắn với thực tiễn sinh viên cũng như người đi làm sau này. 

Do vậy khả năng có thể ứng dụng ngay đề tài vào thiết kế, khảo sát để phục vụ thiết kế thi công các công trình có 

liên quan. 

Nghiên cứu có thể làm chuyên khảo hữu ích cho sinh viên các trường kỹ thuật, là tài liệu tham khảo tốt 

cho các cử nhân, kỹ sư ngành xây dựng nói chung. 

III. KIẾN NGHỊ  

Do thời gian có hạn nên phạm vi nghiên cứu của đề tài còn hạn chế chưa giải quyết được tất cả các vấn 

đề có liên quan. Đây cũng là hường phát triển đề tài của tác giả trong các báo cáo sau này khi tiếp tục xây dựng 

phát triển đề tài này của mình. 



Trang: 74 

Những giải pháp nhập số liệu thiết kế từ ban đầu mà không cần xử lý trên 

trắc ngang vẫn có thể giải quyết được các bài toán phức hợp để tiết kiệm thêm 

thời gian và công sức cho người ứng dụng phần mềm Nova2005, trong báo cáo 

đề tài còn chưa nêu được vấn đề này. Tác giả kiến nghị các bạn đọc, có ý kiến 

góp ý về vấn đề này để giúp tác giả nhanh chóng hoàn thiện hướng nghiên cứu 

tiếp theo của mình. 

Các giải pháp xử lý còn mang tính chất là xử lý theo nhóm các hiện 

tượng, chưa thực sự giải quyết được triệt để các hiện tượng đã trình bày trong 

toàn bộ mối quan hệ tổng thể. 
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